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 là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. 
Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và 
trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một phương pháp thiết kế mới cho 
các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng.Trong tiếng Việt nó có nghĩa là thiết kế trên 
máy tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với sự hỗ trợ cuả máy tính. Việc thiết kế 
trên máy vi tính giúp cho bạn có thể lên được nhiều phương án trong một thời 
gian ngắn và sửa đổi bản vẽ một các nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều so 
với cách làm thủ công. Ngoài ra bạn có thể tra hỏi các diện tích, khoảng 
cách..trực tiếp trên máy. 
AutoCAD là một phần mÒn thiết kế trên máy vi tính cá nhân được sử dụng tương 
đối rộng rãi trong các ngành : 

�  Thiết kế kiến trúc - xây dựng và trang trí nội thất. 
�  Thiết kế hệ thống điện, nước. 
�  Thiết kế cơ khí, chế tạo máy. 
�  Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các công trình văn hoá như trong các 
rạp 

Mỗi phiên bản của AutoCAD lại kèm theo những đặc điểm mới, những cải 
tiến và bổ xung tiện ích mới. Nhận xét với 04 phiên bản gần đây nhất là 
AutoCAD 14; AutoCAD2000 ; 
AutoCAD 2002 và AutoCAD 2004 cho thấy : 
� Phiên bản AutoCAD 2000 so với AutoCAD 14 đã có sự thay đổi lớn về giao 
diện. Từ chế độ chỉ có thể mở từng tài liệu (Single Document), chuyển sang chế 
độ cho phép mở nhiều tài liệu cùng lúc ( Multiple Document). Chế độ thu phóng 
vẽ hình linh hoạt thay cho chế độ thu phóng thông qua hộp công cụ (hoặc dòng 
lệnh)... 
            AutoCAD 2004 kế thừa các tính năng ưu việt của AutoCAD 2000 ,2002 
và cung cấp 
thêm nhiều công cụ thiết kế; các đặc tính; các tiêu chuẩn; hỗ trợ mạnh mẽ việc 
chia sẻ và tích hợp thông tin...Tuy nhiên cũng như các hãng phần mềm lớn khác, 
việc phát triển cho ra đời các phiên bản tiếp sau bao giờ cũng là sự phát triển, kế 
thừa những tinh hoa từ phiên bản trước, do vậy xét trên phương diện người dùng 
thì càng phiên bản sau chương trình càng trở nêndễ sử dụng; tính năng càng 
mạnh mẽ hơn và càng giúp cho việc thiết kế trở nên nhanh chóng, dễ dàng và 
hiệu quả hơn. 
Các đòi hỏi về cấu hình 
AutoCAD 2004 yều cầu cần có môi trường hệ điều hành là Windows 2000; 
Windows XP... với cấu hình máy tối thiểu là Pentium 233 (hoặc tương đương), 
64MB Ram; 
bộ hiển thị Video có độ phân giải 800x600 chế độ màu tối thiểu là 256 m 
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Chương 1: Sử dụng chương trình và các lệnh thành lập bản vẽ 

Autocad 

1. Giới thiệu sử dụng chương trình Autocad 
1.1 Khởi động Autocad.  

Cách 1: Sau khi ®$ cài đặt Autocad, trên màn hình nền Windows có biểu tượng của 

chương trình, h$y kích kép chuột vào biểu tượng này để  khởi động 
Autocad. 
 
Cách2: Hoặc vào Start\Program\Autocad 2002\Autocad 2002 (hoặc 14, 2000, 
2004, 2008..) sau đó xuất hiện hộp thoại startup để lựa chọn: mở bản vẽ cũ (open 
drawings), tạo lập bản vẽ mới theo mẫu (create Drawings) 
 

 
*Thoát khỏi Autocad 
- Trước khi thoát khỏi Autocad cần nhớ ghi lại bản vẽ đang mở trên máy: 

Vào File --> Save --> đặt tên tập tin và lựa chọn thư mục chứa nó --> ↵↵↵↵ 
- Thoát khỏi Autocad:  
Chọn một trong các cách sau: 
     + File --> Exit 
     + Kích chuột vào nút Close đóng lại chương trình (nút có dấu nhân) 
     + Gõ lệnh: Quit 
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1.2  Cấu trúc màn hình đồ hoạ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, Thanh menu chứa tên nhóm lệnh: còn gọi là menu hàng ngang. Khi kích chuột vào 
một tên nhóm lệnh nào đó sẽ có một danh sách các lệnh trong nhóm đó đổ xuống để 
người vẽ sử dụng 
2, Thanh công cụ: chứa các nút lệnh hay dùng để xử lý tập tin hoặc thao tác với vùng 
đang vẽ 
3, Thanh nhóm các thuộc tính: chứa thuộc tính các lớp vẽ được sử dụng (loại đường 
nét, cỡ, màu sắc...) 
4, Thanh công cụ vẽ và hiệu chỉnh: chứa các nút lệnh vẽ hoặc chỉnh sửa đối tượng vẽ 
5, Con trỏ đồ hoạ: Điểm giao nhau của hai sợi tóc, con trỏ để vẽ 
6, Dòng lệnh: nơi nhập lệnh vẽ từ bàn phím. 

1.3 Thanh công cụ Toolbar. 

   AutoCAD 2004 có tất cả 24 thanh Toolbar. mỗi hộp chọn (Toolbox) lại liên 
quan đến một lệnh hoặc chức năng cụ thể nào đó của môi trường CAD. Để gọi 
Toolbar nào đó có thể thực hiện như sau : 
 

Chọn Menu View - Toolbars... sẽ xuất hiện hộp thoại hình 1.2. Từ hộp 
thoại này nếu muốn Toolbar nào đó được hiện thì chỉ việc bấm chuột lên hộp 
chọn  (bên trái) tên của Toolbar đó. Sau khi Toobar đã được hiện sẽ thấy xuất 

Thanh menu chứa
Thanh công cụ 

Thanh nhóm các 
thuộc tính 

Thanh công cụ 
vẽ và hiệu 

chỉnh 

Con trá 
đồ hoạ 

Vùng vẽ 

Dòng lệnh 
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hiện dấu chọn bên cạnh tên Toolbar đó, nếu muốn thôi hiện thì chỉ việc bấm 
lại vào hộp chọn là được.Việc sử dụng các hộp công cụ (Toolbox) từ các 
Toolbar để thực hiện các lệnh AutoCAD nói chung là khá 
nhanh và tiện dụng. 
 

Các hộp công cụ lại được thiết kế theo dạng đồ hoạ khá trực quan, khi di 
chuyểncon trỏ chuột lên phần màn hình của hộp công cụ, còn thấy xuất hiện lời 
nhắc (Tooltip) cho biết đây là hộp công cụ gì, do vậy việc sử dụng toolbar lại 
càng trở nên trực quan và tiện dụng.  
 

Tuy vậy nếu trên màn hình của AutoCAD ta cho hiện tất cả 24 Toolbar thì 
phần màn hình sẽ trở nên rối, rất khó quan sát, tốc độ thực hiện lệnh cũng sẽ bị 
chậm hơn do vậy người ta thường chỉ cho hiện những Toolbar cần thiết nhất, 
hay được sử dụng nhất mà thôi. 

 
 

Standard :  
 

Đây là thanh công cụ chuẩn chứa các nút lệnh mà ta thường xuyên sử 
dụng đến 
như save, Open , Undo rất cần thiết khi sử dụng AutoCad bạn không nên 
tắt thanh công cụ chuẩn này 

Draw :  
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Là thanh công cụ chứa các lệnh vẽ cơ bản mà ta thường xuyên sử dụng 
như Line, Circle, text.... 
 

Modify :  
 

   Thanh công cụ này dùng để chỉnh sửa, thay đổi lại các thuộc tính của chi 
tiết vẽ 
 

Properties :  
     Thanh công cụ này thường sử dụng để hiệu chỉnh nét vẽ 
 

Dimension :  
    

Thanh công cụ này sử dụng để ghi các đường kích thước cho bản vẽ 

Object Osnap:  
                   Truy bắt điểm chính xác. 
1.4  Sử dụng dòng lệnh Command: 

Trong Autocad có nhiều cách gọi lệnh vẽ: Dùng chuột chọn lệnh vẽ trên các 
thanh công cụ hoặc chọn lệnh trong các menu lệnh hay có thể gõ tên lệnh trực tiếp 
từ bàn phím tại ô  Command: 
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2. Các lệnh thành lập bản vẽ. 
2.1 Giới hạn vùng vẽ. 
* Lệnh Limits 

Chức năng: Xác lập giới hạn bản vẽ (kích thước vùng đồ hoạ) 
Điểm góc trái phía dưới (Lower left corner) <0,0>: gõ Enter chấp nhận 
Điểm góc phải phía trên (Upper right corner): 210,297 (cho khổ giấy A4) 

 
2.2 Đơn vị  vùng vẽ. 
*Lệnh Units (UN) 
Chức năng: định đơn vị dài và đơn vị góc cho 
bản vẽ hiện hành 
 
- Length: chọn đơn vị chiều dài  
+ mục Type: chọn Decimal (theo TCVN) 
+ mục Precision: độ chính xác sau dấu phẩy (0 
hoặc 0.0000) 
- Angles: chọn đơn vị góc 
+ mục Type: chọn Decima… (theo TCVN) 
+ mục Precision: độ chính xác sau dấu phẩy 
(nên chọn 0) 
- Drag- and- drop scale: chọn milimeters 
Chuyển đổi: 1 inch = 1" = 72 pt = 25,4 mm 
  1 Foot = 1' = 12 inch = 304,8 mm 
2.3  Đặt chế độ ORTHO: 

Lệnh Ortho thiết lập chế độ di chuyển con trỏ vẽ theotheo phương trục X - nằm 
ngang và phương trục Y - thẳng đứng, không di chuyển xiên. 
Command: Ortho ↵↵↵↵ 
Enter mode [ON/OFF] <OFF>: 

• Các lựa chọn: 
On  :  Mở chế độ vẽ ORTHO 
OFF : Tắt chế độ vẽ ORTHO 

Có thể nhấn phím  F8 hoặc Ctr-L 
Đặt chế độ vẽ trực giao 
Khi dùng lệnh Line, Trace, Pline cần vẽ các nét thẳng đứng và nằm ngang thì phải 
bật chế độ trực giao. 
+ Từ thanh trạng thái, kích kép ORTHO 
+ Tại dòng lệnh, nhập Ortho (hoặc ấn phím F8) 
Tuỳ chọn 
Command: Ortho 

ON/OFF <OFF>: Nhập ON hoặc OFF, hoặc . � 
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2.4 Thiết lập bản vẽ. 
           * Lệnh Layer (LA) 
Chức năng: trong bản vẽ autocad các loại đường nét được phân ra thành các nhóm mỗi 
nhóm là một lớp vẽ riêng, các lớp vẽ này trùng lên nhau hình thành bản vẽ (mỗi lớp 
giống như một tờ giấy đặt chồng lên nhau hình thành bản vẽ). Trong mỗi lớp được đạt 
các thuộc tính như loại đường nét, cỡ nét vẽ, màu sắc, mở lớp hoặc tắt lớp... 
Khi gọi lệnh hộp thoại Layer Properties Manager xuất hiện: 
 
 
 
 
 
 

Name: tên nét vẽ 
On: bật hoặc tắt lớp vẽ 
Freeze: đóng và làm tan băng lớp vẽ 
Lock: khoá và mở khoá cho lớp  
Color: đặt màu nét vẽ 
Line type: gán dạng đường nét cho lớp vẽ 
Lineweight: gán chiều rộng nét vẽ khi in ra giấy cho từng lớp vẽ 
Muốn xoá bớt lớp vẽ: chọn lớp và nhấn Delete 

Ví dụ : Thông thường trong một bản vẽ ta phải tạo các lớp với các màu và kiểu đường nét như 

sau :             

Tên Layer    Trên mục New    Trên mục SetColor         Trên mục SetLtype 

1- Cơ bản             COBAN               đen  -Black                 Continuous – Nét liền 

2- Khuất               KHUAT              đen  -Black                  Hidden - Nét đứt 

3- Đường trục       DTRUC              đỏ   -Red                     Center    - Nét chấm gạch 
4- Kích thước       KTHUOC            xanh -Blue                  Continuous – Nét liền 
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Chú ý : Trong hộp thoại này ta đồng thời cũng lấy được các kiểu đường nét giống như lệnh 

LINETYPE. 

 
Chương2; Các lệnh vẽ cơ bản. 
1. Thiết lập hệ toạ độ. 
1.1 Hệ toạ độ sử dụng 
   − Khái niệm toạ độ: 
+ Là tập hợp các số xác định vị trí của các điểm trong không gian. 
+ Trong không gian hai chiều toạ độ xác định vị trí của một điểm là một 
bộ gồm hai số (x,y), trong không gian 3 chiều là bộ gồm 3 số (x,y,z). ý nghĩa 
từng số trong bộ số phụ thuộc vào hệ toạ độ được sử dụng trong AutoCAD, 
người dùng có thể tuỳ ý sử dụng các hệ toạ độ. 
− Các hệ toạ độ bao gồm: 
 

+ Hệ toạ độ Đề Các: Dùng trong mặt phẳng và không gian. Trong mặt 
phẳng là 1 bộ hai số x, y tương ứng với hai giá trị là độ dịch chuyển từ một điểm 
gốc có toạ độ 0,0 đến vị trí tương ứng của trục ox, oy. Tương tự trong không gian 
là bộ 3 số x, y, z. Khi nhập các giá trị của toạ độ thuộc hệ này trong AutoCAD 
các giá trị được phân cách nhau bởi dấu phẩy (“,”). 
 
 
 
Ví dụ: 
Trong một khoảng điểm - M có toạ độ M(25, 20) 

 Command line:  25,20 � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trong màn hình AutoCAD toạ độ 0,0 nằm ở góc dưới bên trái của màn 
hình còn với các trục toạ độ khác như quy định trong toán học. Tuy nhiên ta 
không thể tuỳ ý chọn gốc toạ độ ở vị trí bất kỳ bằng lệnh UCS 
+Toạ độ tương đối ( @X,Y) Nhập toạ độ được tính từ toạ độ điểm vẽ trước 

đó. 

+ Toạ độ cực: (dist<angle): xác định khoảng cách và giá trị góc theo điểm vẽ 

trước đó.  

y 

x 

(10,5) 

 

(25,5) 

(25,20) 
(10,20) 

(0,0) 

0 X 

Y 

M(Xo, Yo) 

Xo 

Yo 



Vẽ kỹ thuật 2                                                  Trung cấp nghề Bắc Ninh 

 

Đặng Văn Hoàn   9 

 

Chú ý : Trong hộp thoại này ta đồng thời cũng lấy được các kiểu đường nét giống như lệnh 

LINETYPE. 

 
Chương2; Các lệnh vẽ cơ bản. 
1. Thiết lập hệ toạ độ. 
1.1 Hệ toạ độ sử dụng 
   − Khái niệm toạ độ: 
+ Là tập hợp các số xác định vị trí của các điểm trong không gian. 
+ Trong không gian hai chiều toạ độ xác định vị trí của một điểm là một 
bộ gồm hai số (x,y), trong không gian 3 chiều là bộ gồm 3 số (x,y,z). ý nghĩa 
từng số trong bộ số phụ thuộc vào hệ toạ độ được sử dụng trong AutoCAD, 
người dùng có thể tuỳ ý sử dụng các hệ toạ độ. 
− Các hệ toạ độ bao gồm: 
 

+ Hệ toạ độ Đề Các: Dùng trong mặt phẳng và không gian. Trong mặt 
phẳng là 1 bộ hai số x, y tương ứng với hai giá trị là độ dịch chuyển từ một điểm 
gốc có toạ độ 0,0 đến vị trí tương ứng của trục ox, oy. Tương tự trong không gian 
là bộ 3 số x, y, z. Khi nhập các giá trị của toạ độ thuộc hệ này trong AutoCAD 
các giá trị được phân cách nhau bởi dấu phẩy (“,”). 
 
 
 
Ví dụ: 
Trong một khoảng điểm - M có toạ độ M(25, 20) 

 Command line:  25,20 � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trong màn hình AutoCAD toạ độ 0,0 nằm ở góc dưới bên trái của màn 
hình còn với các trục toạ độ khác như quy định trong toán học. Tuy nhiên ta 
không thể tuỳ ý chọn gốc toạ độ ở vị trí bất kỳ bằng lệnh UCS 
+Toạ độ tương đối ( @X,Y) Nhập toạ độ được tính từ toạ độ điểm vẽ trước 

đó. 

+ Toạ độ cực: (dist<angle): xác định khoảng cách và giá trị góc theo điểm vẽ 

trước đó.  

y 

x 

(10,5) 

 

(25,5) 

(25,20) 
(10,20) 

(0,0) 

0 X 

Y 

M(Xo, Yo) 

Xo 

Yo 
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Dùng trong mặt phẳng, vị trí một điểm được xác định là 1 
bộ hai số d < α là khoảng cách d từ gốc toạ độ đến điểm cần xác định và góc α 
hợp bởi trục ox và nửa đường thẳng xuất phát từ gốc toạ độ đi qua điểm cần xác 
định. Nếu góc quay thuận chiều kim đồng hồ α > 0, ngược chiều kim đồng hồ 
α < 0, giá trị của góc được tính bằng độ. 

Toạ độ cực được viết quy ước như sau: 
 Command line: d, ϕ (hoặc d < ϕ) 

d: Là chiều dài 
ϕ: Là góc quay 

 
+ Toạ độ cầu: Dùng trong không gian, xác định vị trí của điểm trong 
không gian 3 chiều gồm 1 bộ 3 số d<α < ϕ 
d khoảng cách từ điểm cần xác định ––> gốc toạ độ (0,0,0) 
α là góc quay trong mặt phẳng xy so với trục x 
ϕ là góc hợp với mặt phẳng xy so với điểm xác định cuối cùng nhất trong bản vẽ. 
Ví dụ: 
Điểm M trong không gian cách gốc toạ độ (0,0,0) là 20 mm xoay trong mặt phẳng xy là 
300

 và góc hợp với mặt phẳng xy là 450. 
                                Command line : 20<30<45 
1.2.Cách nhập toạ độ: 

Có 6 phương pháp nhập toạ độ một điểm vào trong một bản vẽ: 
+ Dùng phím chọn (PICK) của chuột (kết hợp với các phương thức truy 
điểm của đối tượng). Sử dụng con trỏ để chọn các điểm trên màn hình 
+ Toạ độ tuyệt đối: Nhập toạ độ tuyệt đối X,Y của điểm theo gốc toạ độ 
(0,0). 
+ Toạ độ cực: Nhập toạ độ cực của điểm (D<α) theo khoảng cách D 
giữa điểm với gốc toạ độ (0,0) và góc nghiêng α so với đường chuẩn. 
+ Toạ độ tương đối: Nhập toạ độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất 
xác định trên bản vẽ, tại dòng nhắc ta nhập @ X,Y. Dấu @ (At sign) có nghĩa là 
Last poin (điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ ). Phụ thuộc vào vị trí 
điểm so với gốc toạ độ tương đối ta nhập dấu - trước giá trị toạ độ. 
+ Toạ độ cực tương đối: Tại dòng nhắc ta nhập @D<α 
D (distance) là khoảng cách giữa điểm ta cần xác định và điểm xác 
định cuối cùng nhất (last point) trên bản vẽ 
2 . Các lệnh vẽ cơ bản 

0 X 

Y 

M(R,  ϕ) 

Xo 

Yo 
R 

ϕ 
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2.1 Lệnh vẽ đường thẳng 
a) Tên lệnh : LINE             Biểu tượng : 

b) Công dụng:  

 Lệnh này cho phép vẽ các đoạn thẳng đơn và đôi liên tiếp. Đồng thời nó còn cho 
phép vẽ các đường tự do bằng chuột. 

c) Cách thực hiện lệnh : 

c1. Command:                                                                             Line hoặc (L) 
 
c2. Biểu tượng:  

c3.                                            

From point: (Nhập toạ độ điểm đầu tiên) 
To point: (Nhập toạ độ điểm cuối của đoạn thẳng) 
To point: (Tiếp tục nhập toạ độ điểm cuối của đoạn hoặc ấn Enter 
để kết thúc lệnh) 
Nếu gõ C sẽ toạ thành hình khép kín. 

2.2 Lệnh vẽ cung tròn                                                                        

a) Tên lệnh : ARC       Biểu tượng :   
b) Công dụng:  
 Lệnh này cho phép vẽ cung tròn với các lựa chọn khác nhau. 
c) Cách thực hiện lệnh : 
 Ngầm định vẽ cung tròn qua 3 điểm. Muốn vẽ với các lựa chọn khác ta phải vào 
thực đơn ARC trong thực đơn DRAW. 
Gồm các lựa chọn:       

+ Start         : Điểm đầu.   
+ Center      : Tâm cung tròn.         
+ End          : Điểm cuối. 
+ Angle      : Góc chắn. 
+ Direction : Hướng phát triển. 
+ Length    : Dài 
 

• Để vẽ ARC có 11 phương pháp: 
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c1 Vẽ cung tròn qua 3 điểm ( Start point, Second point, End point):  
 

 
• Đây là dạng mặc định, ta có thể nhập toạ độ tâm ngay sau khi gọi lệnh.  
• Dạng thức lệnh: 

 Command : A ↵ 
      Center/<Start point>:vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point>:vµo ®iÓm P2 
 End point : vào điểm P3 

• VÝ dô: 

 

 

c2.Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, điểm cuối ( Start point, Center point, End 
point):  
• Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  
• Dạng thức lệnh: 
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 Command : A ↵ 
 Center/End/<Secondpoint> :vào điểm P1 
 Center/End/<Secondpoint>: c 
 Center : Vào điểm P2 
 Angle/Length/ of chord/<End point>:Vµo điểm P3 

• Ví dụ: 

 

  
 c3 Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, góc ở tâm ( Start point, Center point, Include 
Angle):  
• Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  và trả lời A khi có 
nhắc nhở "Angle/Length of chord/<End point>:". 
• Dạng thức lệnh: 
 Command : A ↵ 
 Center/<Startpoint>:vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point> :C 
 Center:Vµo ®iÓm P2 
 Angle/Length of chord/<End point>:A 
 Include Angle: nhập giá trị góc ở tâm 

• Ví dụ: 
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 C4 Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, chiều dài dây cung ( Start point, Center point, 
Length of chord):  
• Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  và trả lời L khi có 
nhắc nhở "Angle/Length of chord/<End point>:". 
• Dạng thức lệnh: 
 Command : A ↵ 
 Center/<Start point>:Vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point>:C 
 Center:vµo ®iÓm P2 
 Angle/Length of chord/<End point> :L 
 Length of chord: nhập chiều dài dây cung 
 
 
• Ví dụ: 
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C5, Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối, bán kính ( Start point, End point, Radius):  
• Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  và trả lời R khi có 
nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". 
• Dạng thức lệnh: 
 Command : A ↵ 
 Center/<Start point>:vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point>:E 
 End point:vµo ®iÓm P2 
 Angle/Direction/Radius/<Center point>:R 
 Radius: nhập giá trị bán kính 
 
• Ví dụ: 
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 C6, Vẽ cung qua điểm đầu, cuối, góc ở tâm ( Start, End point, Include Angle):  
• Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  và trả lời A khi có 
nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". 
• Dạng thức lệnh: 
 Command : A ↵ 
 Center/<Start point>:vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point>:E 
 End point:vµo ®iÓm P2 

 
 

 
  

 
   
 Angle/Direction/Radius/<Center point>:A 
 Include Angle: nhập giá trị góc ở tâm 

• Ví dụ: 
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 C7, Vẽ cung qua điểm đầu, cuối, tiếp tuyến ( Start, End point, Start  Direcction):  
• Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: "  và trả lời D khi có 
nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". 
• Dạng thức lệnh: 
 Command : A ↵ 
 Center/<Start point>:vµo ®iÓm P1 
 Center/End/<Second point>:E 
 End point:vµo ®iÓm P2 
 Angle/Direction/Radius/<Center point>:D 
 Direction from start point: vào góc tiếp tuyến 
 
 C8, Vẽ cung tròn nối tiếp đường thẳng hoặc cung tròn:  
           Giả sử trước đó bạn vừa vẽ đường thẳng hay cung tròn,nếu bạn đáp lại nhắc nhở 
thứnhất bằng Enter cung tròn sẽ bắt đầu tại điểm cuối của cung tròn hay đường thẳng 
®$ vẽ trước đó và nối tiếp với chúng. 

 Center/<start point>: ↵ 
 End point :vào điểm cuối của cung tròn. 
 

2.3 Lệnh vẽ đường tròn 

a) Tên lệnh : CIRCLE    Biểu tượng :     
b) Công dụng:  
 Lệnh này cho phép vẽ đường tròn với các lựa chọn khác nhau. 
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c) Cách thực hiện lệnh : 
 Ngầm định vẽ đường tròn qua tâm và bán kính. Muốn vẽ với các lựa chọn khác 
ta thường phải vào thực đơn CIRCLE trong thực đơn DRAW. Gồm các lựa chọn:       
               + Radius   : Bán kính. 
               + Diameter: Đường kính. 
               + Point      : Điểm. 
               + Tangent : Tiếp tuyến.       
c1. Tâm và bán kính ( Center and Radius):  

• Đây là tuỳ chọn mặc định nên ta có thể nhập toạ độ tâm ngay sau khi gọi lệnh. Ví 
dụ: 

 

 

C2, Tâm và đường kính:  
• Ta trả lời D khi có nhắc nhở "Diameter / <Radius>: " : 
• Ví dụ: 

  
 
 C3. Vòng tròn qua 3 điểm  (3P):  
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• Ta trả lời 3P khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: "  
• Ví dụ: 

       

 C4. Vòng tròn xác định bằng hai điểm (2p): 
• Ta trả lời 2P khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: "  
• Ví dụ: 

 
   C5. Vẽ vòng tròn tiếp xúc với hai đường cho trước và biết bán kính (TTR): 
•  Ta trả lời TTR khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: "  
• Ví dụ: 
       3p/2p/TTR/<Center point> : TTR (chọn chức năng TTR) 
      Enter tangent spec : xác định đường thẳng hoặc đườngtròn thứ nhất P1 
  Enter second tangent spec : xác định đường thẳng hoặc đườngtròn thứ hai P2 
  Radius : Vào bán kính của vòng tròn 

C6. Vẽ vòng tròn tiếp xúc với ba đường cho trước                   

 
2.4 Lệnh vẽ Polyline 

a) Tên lệnh : PLINE  (Polyline)    Biểu tượng :  

b) Công dụng:  

 Lệnh này cho phép vẽ đường đa tuyến với các lựa chọn khác nhau. 
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c) Cách thực hiện lệnh : 

• Dạng thức lệnh: 
 Command:  Pline ↵ 
From point:bạn vào điểm đầu của Pline  
 Current line-width is 0.0000 (chiều rộng hiện hành của đường Pline) 
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of Line): Xác định một 
trong các tuỳ chọn 

♦ Close:  Làm cho Acad vẽ một đoạn thẳng từ một vị trí hiện tại đến điểm bắt 
đầu pline (giống close trong lệnh Line). 

♦ Length:  Cho phép bạn vẽ một đoạn thẳng có cùng góc với phân đoạn vẽ vừa 
trước đó và bạn chỉ cần cho biết thêm độ dài.Nếu phân đoạn trước đó là 
cung tròn,đoạn thẳng mới sẽ tiếp súc với cung tròn này. 

♦ Undo:  Xoá phân đoạn vừa vẽ trước đó(tương tự như với undo trong lệnh 
line). 

♦ Width:  Xác định bề rộng đường nét của phân đoạn.Bạn có thể vào giá trị 
zero(tương tự như bề rộng của Line).Bề rộng lớn hơn zero tương tự như 
Trace. AutoCAD sẽ nhắc nhở vào bề rộng đường nét bắt đầu và kết thúc của 
phân đoạn. 

- Starting width : vào bề rộng bắt đầu 
- Ending wdth: vào bề rộng kết thúc 

♦ Half width : xác định  phân nửa bề rộng đường nét của phân đoạn. 
- Startting half-width:  vào phân nửa bề rộng bắt đầu 
- Endinghalf-width:  vào phân nửa bề rộng kết thúc 

• Các phân đoạn là cung tròn : Nếu bạn trả lời Pline với chức năng Arc. Lệnh Pline sẽ 
bật sang mode vẽ cung tròn với nhắc nhở :  

Angle/ Close/ Direction/ Half-Wwidth/ Line/ Radius/ secondpt/ undo/ width/<endpoint 
of arc>:  
• Nếu ta trả lời bằng một điểm, điểm đó được hiểu là điểm cuối của cung tròn.Các tuỳ 

chọn khác là: 
 -Angle: xác định góc chắn cung và bạn phải lần lượt trả lời các nhắc nhở 
 - Include angle:  (góc chắn cung) 
 - Center/Radius/<Endpoint>:(tâm bán kính điểm kết thúc) 
 - Center:  xác định tâm cung tròn 
 - Close :  Khép kín Pline bằng cung tròn 
 - Direction:   hướng của tiếp tuyến tại điểm đầu của cung tròn 
 - Line : Bật sang mode vẽ đoạn thẳng 
 - Radius: nhắc nhở để vào bán kính cung tròn 
 - Second pt: xác định điểm thứ hai trên cung tròn. 
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 Sau khi phát lệnh xong ta phải cho điểm xuất phát sau đó CAD sẽ hiện lên dòng 
thông báo : Current   Line   Width is ...   (bề rộng hiện thời của đường Pline là...). 
Muốn thay đổi trị số của bề rộng thì ta phải cho trị số của nó theo kiểu cho độ dài của 
đoạn thẳng (bằng số và nhấn phím ENTER hoặc bấm chuột tại hai điểm...) trong lựa 
chọn Width  tiếp theo. Còn nếu chấp nhận trị số đó thì ta vẽ tiếp theo giống như vẽ 
đoạn thẳng trong lệnh LINE. Mặc định đường PolyLine được vẽ giống như lệnh Line.  

Sau đó CAD sẽ đưa ra các lựa chọn:       
Arc/Close/Half Width/Length/Undo/Width < End point of line> 

+ Nếu muốn vẽ cung tròn ta lựa chọn Arc (giống như lệnh vẽ Arc) . 

+ Lựa chọn Close : Cho phép đóng kín đa tuyến. 

+ Lựa chọn Halfwidth: Cho phép vẽ với bề rộng bằng nửa bề rộng ®$ đạt được khi sử 
dụng lệnh Width. 

+ Length: Cho phép định chiều dài của phân đoạn tiếp theo của đường đa tuyến. 

+ Undo: Cho phép huỷ phân đoạn vừa vẽ. 

+ Width: Định bề rộng của phân đoạn tiếp theo.  

+ End point of line : Cho điểm tiếp theo của đường Pline. 

Chú ý : Thực hiện nhanh việc chọn lựa các thực đơn bằng phím gõ tắt; Lệnh này dùng 

để vẽ các mũi tên bằng cách chọn bề dày của đường nét thích hợp hoặc vẽ đường lượn 
sóng khi sử dụng kèm theo lệnh PEDIT. 

 
2.5 Lệnh vẽ hình chữ nhật 

a) Tên lệnh : RECTANG      Biểu tượng :  

b) Công dụng:  

Lệnh này cho phép vẽ hình chữ nhật. Lệnh RECTANG sử dụng lệnh PLINE để 
dựng hình với toạ độ 2 góc đối diện nhau. 

c) Cách thực hiện lệnh : 
 Sau khi phát lệnh xong ta phải cho vị trí hai đỉnh đối diện của hình chữ nhật cần 
vẽ.  

• Dạng thức lệnh: 
     Command:  RECTANGLE ↵↵↵↵ 
    Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: xác định góc thứ nhất 
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hoặc chọn các tuỳ chọn 
      Other coner: xác định góc thứ 2 
Các tuỳ chọn: 

♦ Width : Thay đổi độ rộng nét vẽ của hình chữ nhật 
    Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: W 
    Width for rectangles <0.000>: ta vào giá trị độ rộng nét mới 

♦ Fillet: Lượn tròn góc hoặc vát mép của hình chữ nhật 
    Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: C 
    First chamfer distance for rectangle <0.000>:  vào giá trị vát góc thứ nhất 
    Second chamfer distance for rectangle <0.000>:  vào giá trị  vát góc thứ hai 

• Ví dụ: 
Command: rec ↵↵↵↵ 
RECTANGLE 
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: f 
Fillet radius for rectangles <0.0000>: 5 
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: 50,100 
Other corner: 200,50 

 

 Chú ý : Bề dày của các cạnh hình chữ nhật giống như bề dày của đường PolyLine ®$ 

được lựa chọn trước đó. 

2.6 Lệnh vẽ đa giác 

a) Tên lệnh : POLYGON       Biểu tượng :  

b) Công dụng:  
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 Lệnh này cho phép vẽ đa giác đều nhiều cạnh nội tiếp hoặc ngoại tiếp đường 
tròn. 

c) Cách thực hiện lệnh : 

Dạng thức lệnh: 

Command:  POLYGON ↵ 
Number of side<4> : xác định số cạnh của đa giác 
Edgel/<center of polygon>:xác định tâm đa giác hoặc chọn vẽ bằng cách xác 

định cạnh: 
Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) <I>:vµo I hay C(I néi tiÕp 

/C ngoại tiếp vòng tròn) 
Radius of circle: xác định bán kính đường tròn.Nếu vào trị bằng số,cạnh đáy sẽ 
đặt theo góc quay của Snap(thường là nằm ngang). 
 

• Ví dụ: 

 

 
♦ Nếu trả lời E cho nhắc nhở "Edgel/<Center of polygon>:" thì sẽ vẽ đa giác 

đều bằng cách xác định một cạnh của đa giác. 
  Edgel/<Center of polygon>:C 
  First endpoint of edge: xác định 1 đỉnh của  cạnh 
  Second endpoint of edge: xác định đỉnh thứ hai của cạnh 

 
 Ghi chú: Sau khi phát lệnh xong, CAD đưa ra số cạnh ngầm định của đa giác 
đều (cho trong ngoặc). Ta có thể cho lại số cạnh của đa giác đều cần vẽ và ấn phím 



Vẽ kỹ thuật 2                                                  Trung cấp nghề Bắc Ninh 

 

Đặng Văn Hoàn   24 

 

ENTER (nếu chấp nhận số cạnh như trong ngoặc thì ta chỉ việc ấn ENTER ). Sau đó 
chọn vị trí tâm của đa giác. Nếu muốn vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn thì tiếp sau 
đó đánh chữ  I và ấn phím ENTER, muốn vẽ đa giác đều ngoại tiếp đánh chữ C và ấn 
phím ENTER. Cuối cùng cho bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đa giác đó. 

 

 

Chương 3.  Nhập điểm chính xác 

1. Các phương thức truy bắt điểm 

 

 

 
Tên gọi   Bắt dính vào                Biểu tượng 

Tracking  Kiểu kết hợp 

Snap From  Lọc theo điểm 

End Point  Điểm mút  

Mid Point  Điểm giữa 

Intersection  Điểm giao thật sự 

Apparent Intersec Điểm có thể giao nhau 

Center   Tâm đường tròn 

Quadrant  Điểm 1/4 đường tròn 

Tangent  Điểm tiếp tuyến 

Pependicular  Điểm vuông góc 

Insert   Điểm chèn của khối 

Node   Điểm vẽ bằng lệnh POINT 

Nerest   Điểm gần nhất 

Quick   Bắt nhanh nhất 
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ENTER (nếu chấp nhận số cạnh như trong ngoặc thì ta chỉ việc ấn ENTER ). Sau đó 
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None   Huỷ bỏ chế độ bắt thường trực 

Settings  Đặt chế độ bắt thường trực 

  Trợ giúp bằng lệnh bắt dính vào điểm đặc biệt của đối tượng (truy bắt đối tượng). Chế 
độ bắt dính đối tượng nằm trong thực đơn Object  của thực đơn Settings là dạng chế độ 
thường trực. Muốn dùng tức thời trong khi sử dụng một lệnh nào đó ta có thể thực hiện 
nhanh hơn bằng cách chọn biểu tượng tương ứng của nó trên hộp công cụ hoặc giữ 
phím SHIFT và nháy chuột phải và chọn trên trình đơn di động tương ứng của nó. 

1.1Truy bắt điểm tạm trú 
- Truy bắt tạm trú, nghĩa là một lần ta chỉ chọn một phương thức truy bắt, 
sau khi gọi cũng chỉ dùng một lần. 

• Chế độ OSNAP là chế độ truy bắt điểm của đối tượng, nó cho phép ta "tóm lấy" các điểm 
thuộc đối tượng như điểm cuối, điểm giữa, tâm, giao điểm,v.v. của các đối tượng đã có, khi đó 
con trỏ trở thành ô truy bắt "APERTURE" như hình sau: 

•   
• Mỗi chế độ truy bắt điểm ( tức là mỗi loại điểm đặc biệt) có một ký hiệu riêng. Đặc điểm mới này 

cho phép ta xem và xác nhận trước khi chọn chúng. 
 

Mode Tool Màn hình 

Endpoint 
  

Midpoint 
  

Intersection 
  

Apparent 
  

Center 
  

Quadrant 
  

Tangent 
 

 

Perpendicular 
  

Insertion 
  

Node 
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Nearest 
  

 
a.Các chế độ truy bắt điểm là: 

♦ Center: Tuỳ chọn OSNAP tìm tâm của một đường tròn, cung tròn hoặc hình 
vành khăn.  Ta phải chọn đối tượng đường tròn (Circle). Ví dụ: 

 

♦ Endpoint: Tuỳ chọn này truy bắt điểm cuối của Line, Pline, Spline  hoặc arc. 
Ví dụ: 

 

♦ Insert: Tuỳ chọn chèn con trỏ vào một chuỗi ( Text) hoặc khối (Block).Chọn 
điểm bất kỳ trong khối hoặc trên dòng Text. Ví dụ: 

 

♦ Intersection: tuỳ chọn này AutoCAD sẽ tính toán và truy bắt giao điểm của 
hai vật thể bất kỳ. Ví dụ: 

 Ngay cả khi hai vật không có giao điểm về mặt vật lý, 
Ta có thể chọn từng điểm riêng lẻ với chế độ Intetrsection, AutoCAD sẽ tìm 
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ra giao điểm kéo dài. 

♦ Midpoint: Tuỳ chọn Midpoint truy bắt điểm nằm giữa các điểm đầu cuối của 
đoạn thẳng hoặc cung. Ví dụ: 

 

♦ Nearest: Tuỳ chọn Nearest định vị một điểm nằm trên vật thể gần nhất với vị 
trí con trỏ. Đặt tâm con trỏ sát vào vị trí mong muốn. Ví dụ: 

 

♦ Node: Tuỳ chọn này giúp ta truy bắt một đối tượng điểm (Point). Point phải 
ở trong ô vuông truy bắt (Aperture). Ví dụ: 

 

♦ Perpendicular: Dùng tuỳ chọn này để truy bắt điểm vuông góc với một vật ®{ 
chọn. Chọn tuỳ ý trên  LINE hoặc PLINE thẳng.Ví dụ: 

 

♦ Quadrant: Tuỳ chọn Quadrant truy bắt các điểm một phần tư 00, 900, 1800, 
2700 của một đường tròn. Ví dụ: 

♦  Tangent: Tuỳ chọn này tính toán và truy bắt tiếp 
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điểm của một cung hay một đường tròn. Chọn cung hoặc đường tròn thật gần 
tiếp điểm mong muốn. Ví dụ: 

 

 

 c) Thao tác sử dụng chế độ truy bắt điểm của đối tượng: 
 
• Đầu tiên dùng các lệnh vẽ, hiệu chỉnh,..v.v mà đồi hỏi xác định điểm chính xác. 
• Khi dòng nhắc lệnh yêu cầu ta nhập giá trị điểm thì ta chọn phương thức truy bắt 

điểm bằng một trong các cách sau: 
♦ Chọn phương thức truy bắt điểm trên thanh công cụ. 

 

 

♦ ấn phím SHIFT và phím phải chuột làm xuất hiện menu tắt, chọn phương 
thức truy bắt điểm trên menu tắt này. 

♦  Gõ 3 chữ cái đầu tiên tại dòng nhắc lệnh. 
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• Di chuyển ô truy bắt để chọn đối tượng truy bắt phù hợp, cho đến khi xuất hiện ký 
hiệu MARKER tại điểm cần chọn thì bấm phím trái chuột. 

1.2 Truy bắt điểm thường trú 

  AutoCAD R14 trở đi có một chế độ truy bắt điểm thường trú mà có thể chọn nhiều 
phương thức truy bắt cùng một lúc và tồn tại lâu dài cho đến khi ta tắt nó đi. Nó 
còn được gọi là chế độ truy bắt đối tượng khi đang di chuyển, đó là cơ chế  Running 
object Snap gọi tắt là OSNAP. 

         Cơ chế OSNAP là nó bật lên và chạy đồng thời một hay nhiều chế độ truy bắt điểm ( như 
Endpoint, Center, Midpoint...) Phương pháp này rõ ràng là hiệu  quả hơn vì ta không phải liên tục 
truy xuất một chế độ truy bắt mỗi khi ta cần đến. Bằng cách này, nếu ta di chuyển con trỏ gần một 
đối tượng thì dấu hiệu truy bắt sẽ xuất hiện thích hợp với điểm truy bắt tương ứng gần vị trí con trỏ 
nhất. 

     Với các phiên bản AutoCAD trước phiên bản 14, Running Object Snap không 
được hữu ích như thế và thường nguy hiểm vì không có dấu hiệu cho biết chế độ 
OSNAP nào đang được dùng khi ta chọn. Do đó, khi nhiều chế độ chạy đồng thời, 
người sử dụng không thể biết chính xác điểm được chọn là Endpoint, Midpoint hay 
Center nếu chưa chọn. Với Release 14, Running Object Snap hữu hiệu hơn vì các 
dấu hiệu AutoSnap giúp người sử dụng biết được chế độ nào đang được sử dụng. 

 
  *) Cài đặt chế độ truy bắt điểm thường trú:  
• Tất cả các đặc tính của Running object Snap có thể được điều chỉnh trong hộp thoại 

osnap Settings như hình sau: 
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•  Có thể gọi hộp thoại này bằng các phương pháp sau:(xem bảng lệnh ở trên) 

♦ Gõ lệnh OSNAP (có thể gõ tắt OS) tại dòng lệnh. 
♦ Chọn menu Tools - Object Snap Settings. 

♦ Chọn osnap ở dưới menu màn hình -  ; 
♦ Bấm chọn nút biểu tượng Object Snap Settings trong thanh công cụ 

Object Snap - ; 
♦ nếu Running Object Snap chưa được cài đặt, dùng các phím bật tắt 

OSNAP (F3,ctrl+F, hoặc nhấp đúp vào OSNAP trên dòng trạng thái).  

 

*Hộp thoại OSNAP Setting có hai trang : Running OSNAP và Auto Snap. 
♦ Trang Running osnap: 
-  Dùng trang Running osnap để chọn những cài đặt của Object Snap theo ý 

ta. Các dấu AutoSnap cho biết chế độ nào đang dùng khi ta di chuyển con 
trỏ đến gần các đặc điểm đặc biệt của vật thể như hình trên. - Dùng đồng 
thời nhiều chế độ tương tự nhau  đôi khi có thể gây trở ngại vì nó đòi hỏi ta 
phải đặt con trỏ khá chính xác với vị trí truy bắt. 

- Aperture Size: dùng để điều chỉnh kích thước ô truy bắt. 
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♦ Trang AutoSNAP: cho phép điều chỉnh những khía cạnh khác của các đặc 
tính truy bắt điểm như hình sau: 

 

 

               Trong đó: 
   *) Marker: đánh dấu ô chọn này sẽ xuất hiện dấu hiệu AutoSNAP khi con 
trỏ di chuyển đến gần một điểm đặc biẹet của đối tượng. 
 *) Magnet (nam châm): đặc tính này làm con trỏ "dính vào" một điểm đặc 
biệt của đối tượng (như Endpoint,Center,Midpoint,....) khi con trỏ nằm trong 
phạm vi của Marker. Đặc tính Magnet cho biết vị trí chính xác sẽ đến khi ta 
chọn. 

*) Snap Tip: Snap Tip (tương tự như Tool Tip) rất hữu ích cho người bắt đầu làm 
quen với AutoCAD vì nó hướng dẫn bằng lời chế độ OSNAP nào đang được sử 
dụng (như Endpoint,Center,Midpoint,.....) khi con trỏ ở gần điểm truy bắt của 
đối tượng. 

 *) Display aperture box : Hộp kiểm này điều chỉnh tính hiển thị hoặc 
không hiển thị Aperture (ô vuông truy bắt).. 

 *) Marker size: Quy định kích thước của Marker. 

  *) Marker color: Dùng ô này để chọn màu cho Marker 
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2.Sử dụng phương pháp nhập toạ độ 

2.1.  Sử dụng phương pháp nhập toạ độ tương đối 

+Toạ độ tương đối ( @X,Y) Nhập toạ độ được tính từ toạ độ điểm vẽ trước 

đó. 

Trong một khoảng điểm - M có toạ độ M(25, 20) 
Command: line   ↵ 

�From point: 10,5 ↵ 

To point: @15,0 ↵ 

To point: @0,15 ↵ 

To point: @-15,0 ↵ 

To point: @0,-15 ↵ 

 

 

 

 

 

 

�+ Toạ độ cực: (@dist<angle): xác định khoảng cách và giá trị góc theo điểm vẽ 

trước đó.  

Command: line   ↵ 

From point: 10,5 ↵ 

To point: @15<0 ↵ 

To point: @15<90 ↵ 

To point: @15<180 ↵ 

To point: C ↵ 

 

2.2. Sử dụng phương pháp nhập toạ độ tuyệt đối 
Dùng trong mặt phẳng và không gian. Trong mặt phẳng là 1 bộ hai số x, y tương 

ứng với hai giá trị là độ dịch chuyển từ một điểm gốc có toạ độ 0,0 đến vị trí tương ứng 
của trục ox, oy. Tương tự trong không gian là bộ 3 số x, y, z. Khi nhập các giá trị của toạ 
độ thuộc hệ này trong AutoCAD các giá trị được phân cách nhau bởi dấu phẩy (“,”). 
Ví dụ: 
Trong một khoảng điểm - M có toạ độ M(25, 20) 

Command: line   ↵ 
From point: 10,5 ↵ 
To point: 25,5 ↵ 
To point: 25,20 ↵ 
To point: 10,5 ↵ 

y 

x 

(10,5) 

 

(25,5) 

(25,20) 
(10,20) 

(0,0) 

y 

x 

(10,5) 

 

(25,5) 

(25,20) 
(10,20) 

(0,0) 

y 

x 

(10,5) 

 

(25,5) 

(25,20) 
(10,20) 

(0,0) 
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To point: C ( 
 

  Trong màn hình AutoCAD toạ độ 0,0 nằm ở góc dưới bên trái của màn 
hình còn với các trục toạ độ khác như quy định trong toán học. Tuy nhiên ta 
không thể tuỳ ý chọn gốc toạ độ ở vị trí bất kỳ bằng lệnh UCS 
Chương 4. Sử dụng lệnh trợ giúp và phương pháp lựa chọn đối tượng 

Mục tiêu: 

- Liệt kê được các lệnh vẽ nhanh để tạo các đối tượng vẽ mới giống với đối 
tượng đã có trên vùng đồ họa (vùng vẽ). 

- Tạo được các đối tượng mới theo dãy, theo hàng hoặc theo 1 cung tròn 
hoặc 1 vòng tròn  

- Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ nhanh. 
Nội dung:                                                           Thời gian:6h(LT:6h; TH:0h) 
1.  Các phương pháp lựa chọn đối tượng 

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh, vẽ nhanh (Modify command) tại dòng 
nhắc “Select Objects:” ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác 
nhau. 
Khi dòng nhắc “Select objects:” xuất hiện thì con trỏ 
toạ độ biến mất chỉ còn một ô vuông gọi là ô chọn 
(Pickbox). Ta dùng ô chọn này để chọn đối tượng. Nếu 
đối tượng được chọn thì đối tượng này có dạng nét đứt 
(giống như dạng đường Hidden). Để kết thúc việc lựa 
chọn hoặc bắt đầu thực hiện lệnh ta nhấn phím Enter tại 
dòng nhắc “Select Objects:”  
Các phương pháp lựa chọn đối tượng: 
1. Pickbox 
Dùng ô vuông chọn, mỗi lần ta chỉ chọn được một đối 
tượng. Tại dòng nhắc ”Select objects:” xuất hiện ô vuông, ta kéo ô vuông này giao với 
đối tượng cần chọn và nhấp phím chọn. 
2. Auto 
Tại dòng nhắc ”Select objects:” ta chọn hai điểm để xác 
định khung cửa sổ. Nếu điểm đầu tiên bên trái, điểm thứ hai 
bên phải thì những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ 
được chọn. Nếu điểm đầu tiên bên phải và điểm thứ hai bên 
trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung 
cửa sổ sẽ được chọn. 
3. Windows (W) 
Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng. Tại dòng 
nhắc ”Select objects:” ta nhập W. Chọn hai điểm 1 và 2 để 
xác định khung cửa sổ, những đối tượng nào nằm trong 
khung cửa sổ sẽ được chọn 
4. Crossing Window (C) 
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To point: C ( 
 

  Trong màn hình AutoCAD toạ độ 0,0 nằm ở góc dưới bên trái của màn 
hình còn với các trục toạ độ khác như quy định trong toán học. Tuy nhiên ta 
không thể tuỳ ý chọn gốc toạ độ ở vị trí bất kỳ bằng lệnh UCS 
Chương 4. Sử dụng lệnh trợ giúp và phương pháp lựa chọn đối tượng 

Mục tiêu: 

- Liệt kê được các lệnh vẽ nhanh để tạo các đối tượng vẽ mới giống với đối 
tượng đã có trên vùng đồ họa (vùng vẽ). 

- Tạo được các đối tượng mới theo dãy, theo hàng hoặc theo 1 cung tròn 
hoặc 1 vòng tròn  

- Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ nhanh. 
Nội dung:                                                           Thời gian:6h(LT:6h; TH:0h) 
1.  Các phương pháp lựa chọn đối tượng 

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh, vẽ nhanh (Modify command) tại dòng 
nhắc “Select Objects:” ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác 
nhau. 
Khi dòng nhắc “Select objects:” xuất hiện thì con trỏ 
toạ độ biến mất chỉ còn một ô vuông gọi là ô chọn 
(Pickbox). Ta dùng ô chọn này để chọn đối tượng. Nếu 
đối tượng được chọn thì đối tượng này có dạng nét đứt 
(giống như dạng đường Hidden). Để kết thúc việc lựa 
chọn hoặc bắt đầu thực hiện lệnh ta nhấn phím Enter tại 
dòng nhắc “Select Objects:”  
Các phương pháp lựa chọn đối tượng: 
1. Pickbox 
Dùng ô vuông chọn, mỗi lần ta chỉ chọn được một đối 
tượng. Tại dòng nhắc ”Select objects:” xuất hiện ô vuông, ta kéo ô vuông này giao với 
đối tượng cần chọn và nhấp phím chọn. 
2. Auto 
Tại dòng nhắc ”Select objects:” ta chọn hai điểm để xác 
định khung cửa sổ. Nếu điểm đầu tiên bên trái, điểm thứ hai 
bên phải thì những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ 
được chọn. Nếu điểm đầu tiên bên phải và điểm thứ hai bên 
trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung 
cửa sổ sẽ được chọn. 
3. Windows (W) 
Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng. Tại dòng 
nhắc ”Select objects:” ta nhập W. Chọn hai điểm 1 và 2 để 
xác định khung cửa sổ, những đối tượng nào nằm trong 
khung cửa sổ sẽ được chọn 
4. Crossing Window (C) 
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Dùng cửa sổ cắt để lựa chọn đối tượng. Tại dòng nhắc ”Select objects:” ta 
nhập C. Chọn hai điểm 1 và 2 để xác định khung cửa sổ. Khi đó những đối tượng 
nào nằm trong hoặc giao với khung cửa sổ sẽ được 
chọn 
5. Window Polygon (WP)  
Giống như Window nhưng khung cửa sổ là một 
đa giác, những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ 
được chọn. Ta nhập WP tại dòng nhắc ”Select 
objects:” sẽ xuất hiện các lựa chọn sau: 
First polygon point: <Chọn điểm thứ nhất P1 của Polygon> 
Specify endpoint of line or [Undo]: <Chọn điểm của P2 của một cạnh> 
Specify endpoint of line or [Undo]: <Chọn điểm của P3 của một cạnh 
hoặc Enter để kết thúc việc lựa chọn> 
6. Crossing Polygon (CP) 
Giống như Crossing Window nhưng khung của 
sổ là một đa giác 
7. Fence (F)  
Lựa chọn này cho phép tạo một đường cắt bao 
gồm nhiều phân đoạn, những đối tượng nào giao với 
khung cửa sổ này sẽ được chọn, Khi nhập F tại dòng 
nhắc ”Select objects:” sẽ xuất hiện các lựa chọn và ta 
chọn các điểm đỉnh của Fence: 
Select objects: F 
First fence point: <Điểm đầu tiên của Fence> 
Specify endpoint of line or [Undo]: <Điểm kế tiếp của Fence> 
Specify endpoint of line or [Undo]: <Điểm kế tiếp của Fence hoặc Enter 
để kết thúc tạo Fence> 
Select objects: F 
8. Last (L) 
Khi nhập L thì đối tượng nào được tạo bởi lệnh vẽ (Draw commands) sau 
cùng nhất sẽ được chọn. 
9. Previous (P) 
Chọn lại các đối tượng ®$ chọn tại dòng nhắc ”Select objects:” của một lệnh 
hiệu chỉnh hoặc dựng hình thực hiện cuối cùng nhất 
10. All 
Tất cả các đối tượng trên bản vẽ hiện hành sẽ được chọn 
11. Remove (R) 
Chuyển sang chế độ trừ các đối tượng từ nhóm các đối 
tượng được chọn. Khi nhập R tại dòng nhắc ”Select 
objects:” sẽ xuất hiện dòng nhắc ”Remove objects”. Tại 
dòng nhắc cuối cùng này ta có thể sử dụng tất cả các 
phương pháp lựa chọn đối tượng ở trên để trừ các đối 
tượng. Ta còn có thể trừ các đối tượng tại dòng nhắc 
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”Select objects:” bằng cách đồng thời nhấn phím Shift và 
sử dụng các phương pháp lựa chọn đối tượng 
12. Add (A) 
Muốn chuyển từ chế độ trừ các đối tượng ”Remove objects” sang chế độ 
chọn thêm đối tượng tại dòng nhắc này ta nhập A 
13. Undo (U) 
Huỷ bỏ đối tượng vừa được chọn 
14. Group 
Dùng lựa chọn này để gọi lại các đối tượng được tạo bằng lệnh Group trước 
đó. Groups là các nhóm đối tượng chọn 
Select objects: G 
Enter group name: <Nhập tên nhóm các đối tượng ®{ được đặt tên> 
Select objects: 

1.1. Phương pháp lựa chọn tự động 
1.2. Phương pháp lựa chọn theo khung cửa sổ 

2. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng 
1.3 Lệnh xoá đối tượng 

a. Tên lệnh: ERASE:                                                                          

b. Công dụng: Lệnh ERASE dùng để xoá các đối tượng ta chọn ra khỏi bản vẽ: 
c.  Dạng thức lệnh: 

Command: ERASE ↵↵↵↵ 
 Select objects: chọn  đối tượng 
 Select objects: chọn tiếp đối tượng 
 ..... 

 Select objects: ↵↵↵↵ các đối tượng ®] chọn bị xoá 

• Ví dụ: 
Command: e 
ERASE 
Select objects: 1 found 

  
 

Select objects:  ↵↵↵↵ 
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1.3. Lệnh di chuyển đối tượng 

a. Tên lệnh - MOVE:                                                                                           

b. Công dụng: Lệnh MOVE sẽ di chuyển 1 hay nhiều đối tượng từ vị trí này tới vị trí 
khác trên bản vẽ: 
c. Dạng thức lệnh: 
 Command:MOVE ↵↵↵↵ 
 Select Objects: Chọn đối tượng 
    Select Objects: Chọn tiếp đối tượng 
 Select Objects: ENTER - Kết thúc việc chọn đối tượng 
 Base point of  displacement : xác định điểm  tính khoảng cách dịch chuyển 
 Second point of  displacement : xác định điểm tính khoảng cách dịch chuyển 

• Chúng ta có thể xác định các điểm trên bằng các phương pháp nhập toạ độ ®$ biết. 
• Ví dụ: 

Command: m 
MOVE 
Select objects: 1 found 

  
 

1.4. Lệnh kéo dài đối tượng 

* Lệnh kéo dài 1 phần của đối tượng - EXTEND                                      

a. Tên lệnh: EXTEND ( EX) 
b. Công dụng: Lệnh EXTEND có thể đựoc coi là ngược lại lệnh TRIM.  
• Các đối tượng như: LINE, ARC, PLINE có thể được kéo dài cho đến khi giao với các 

đối tượng khác được gọi là mép biên.  
• Lệnh này sẽ yêu cầu chọn các đối tượng hiện hữu để dung làm mép biên sau đó chọn 

các đối tượng dùng để kéo dài. 
c. Dạng thức lệnh: 
 Command: EXTEND ↵↵↵↵ 
 Select boundary edges: 
 Select Objects: chọn đối tượng để làm biên, dich den 

Select objects: 
Base point or displacement: 50,50 

Second point of displacement: 100,100 
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 Select Objects: 

 Select Objects: ↵↵↵↵ 
 <Select Objects to extend>/Project/Edge/Undo: chọn  đối tượng để kéo dài 
 <Select Objects to trim>/Project/Edge/Undo: 

• Các tuỳ chọn tương tự lệnh TRIM. 
• Ví dụ: 

Command: EX ↵↵↵↵ 
EXTEND 
Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend) 
Select objects: 1 found 

Select objects: ↵↵↵↵ 
 

 
 

<Select object to extend>/Project/Edge/Undo: 
<Select object to extend>/Project/Edge/Undo: 
<Select object to extend>/Project/Edge/Undo: 

 
• Lệnh kéo dài đối tượng - LENGTHEN:  

a. Tên lệnh: LENGTHEN                                                                             
b. Công dụng:  
• Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng đoạn thẳng, cung tròn. 

c. Dạng thức lệnh: 
   Command: LENGTHEN ↵↵↵↵ 
   Delta/Percent/Total/Dyamic/<Select object>:chọn đối tượng 



Vẽ kỹ thuật 2                                                  Trung cấp nghề Bắc Ninh 

 

Đặng Văn Hoàn   38 

 

     hoặc chọn các tuỳ chọn khác 
• Các tuỳ chọn là: 

♦ Delta: nếu ta chọn tùy chọn này sẽ có nhắc nhở: 
          Angle/< Enter delta length>: vào giá trị hoặc chọn tuỳ chọn Angle 

   Nếu chọn tuỳ chọn Angle cho phép ta thay đổi góc ở tâm 
♦  Percent: Tùy chọn này sẽ thay đổi chiều dài theo phần trăm chiều dài hiện hành. 
♦  Total: xác định chiều dài toàn phần mới, có nhắc nhở tiếp theo: 

        Angle/< Enter Total  length>: vào giá trị hoặc chọn tuỳ chọn Angle 
♦  Dynamic: cho phép thay đổi chiều dài đối tượng bằng cách kéo lê động. 

• Ví dụ: 
Command: len 
LENGTHEN 
DElta/Percent/Total/DYnamic/<Select object>: de 
Angle/<Enter delta length (200.0000)>: 200 

 
<Select object to change>/Undo: 

 
 

1.5. Lệnh xoay các đối tượng 

a. Tên lệnh:        ROTATE                                                                
b. Công dụng:  
• Lệnh ROTATE được dùng quay đối tượng quanh 1 điểm bất kỳ trên bản vẽ. 
c.  Dạng thức lệnh: 

 Command:ROTATE ↵↵↵↵ 
 Select Objects: Chọn đối tượng 
 Select Objects: Chọn tiếp đối tượng 

Select Objects: ↵↵↵↵ - Kết thúc việc chọn đối tượng 



Vẽ kỹ thuật 2                                                  Trung cấp nghề Bắc Ninh 

 

Đặng Văn Hoàn   39 

 

Base point : xác định tâm quay 
<Rotation angle> Refrence: xác định góc quay ( tính bằng độ ) 

• Tuỳ chọn Refrence có thể được dùng để xác định một véc tơ là góc ban đầu trước khi quay. 

Command:ROTATE ↵↵↵↵ 
 Select Objects: Chọn đối tượng 
Select Objects: Chọn tiếp đối tượng 

Select Objects: ↵↵↵↵ - Kết thúc việc chọn đối tượng 
Base point : xác định tâm quay 
<Rotation angle> Refrence: R 
Refrence<0>: xác định điểm thứ nhất của véc tơ 
Second point : xác định điểm thứ 2 của vec tơ 
New angle: xác định giá trị góc mới 

• Ví dụ: 
Command: RO ↵↵↵↵ 
ROTATE 
Select objects: 1 found 
 

 
             Select objects: 

Base point: _endp of 

 
 

<Rotation angle>/Reference: 45 
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2.5 Lệnh thay đổi kích thước của các đối tượng 

* Lệnh Lengthen dùng để thay đổi chiều dài                                                 
a. Tên lệnh:         Lengthen                                                                                  
b. Công dụng: (kéo dài hoặc làm ngắn lại) cácđối tượng là đoạn thẳng hoặc cung tròn.                  

Command line: Lengthen � 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: 
Các lựa chọn: 
- Select object: Dùng lựa chọn này để hiển thị chiều dài đường thẳng hoặc 
góc ôm của cung được chọn. 
- DElta: Thay đổi chiều dài đối tượng bằng cách đưa vào khoảng tăng. Giá trị khoảng 
tăng âm thì làm giảm kích thước, giá trị khoảng tăng dương làm tăng kích thước. Khi 
nhập DE sau dòng nhắc trên sẽ xuất hiện dòng nhắc phụ: 
Enter delta length or [Angle] <current>: <Nhập khoảng tăng hoặc nhập 
A để chọn khoảng thay đổi góc ở tâm> 
Sau khi định giá trị khoảng tăng xuất hiện dòng nhắc: 
Select an object to change or [Undo]: <Chọn đối tượng cần thay đổi kích 
thước> 
Dòng nhắc trên được xuất hiện liên tục, khi muốn kết thúc lệnh ta nhập 
phím Enter. 
 
 
 
 
 
- Percent: Lựa chọn này cho phép ta thay đổi chiều dài đối tượng theo phần trăm (%) so 
với tổng chiều dài hiện hành. Khi >100% thì chiều dài của đối tượng 
được tăng lên còn ngược lại (<100%) thì giảm xuống 
Enter percentage length <current>: <Nhập giá trị> 
Select an object to change or [Undo]: <Chọn đối tượng 
cần thay đổi kích thước> 
- Total: Lựa chọn này dùng để thay đổi tổng chiều dài 
của một đối tượng hoặc góc ôm cung theo giá trị mới đưa 
 
 vàoSpecify total length or [Angle] <current>: <Đưa giá trị hoặc nhập A để chọn góc> 
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- Dynamic: Dùng lựa chọn này để thay đổi động chiều dài của đối tượng 
Lệnh kéo dài đối tượng - LENGTHEN:  

*Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng đoạn thẳng, cung tròn. 

• Dạng thức lệnh: 
   Command: LENGTHEN ↵↵↵↵ 
   Delta/Percent/Total/Dyamic/<Select object>:chọn đối tượng  hoặc chọn các tuỳ 
chọn khác 

• Các tuỳ chọn là: 
♦ Delta: nếu ta chọn tùy chọn này sẽ có nhắc nhở: 

          Angle/< Enter delta length>: vào giá trị hoặc chọn tuỳ chọn Angle 
   Nếu chọn tuỳ chọn Angle cho phép ta thay đổi góc ở tâm 

♦  Percent: Tùy chọn này sẽ thay đổi chiều dài theo phần trăm chiều dài hiện 
hành. 

♦  Total: xác định chiều dài toàn phần mới, có nhắc nhở tiếp theo: 
        Angle/< Enter Total  length>: vào giá trị hoặc chọn tuỳ chọn Angle 

♦  Dynamic: cho phép thay đổi chiều dài đối tượng bằng cách kéo lê động. 
• Ví dụ: 

Command: len 
LENGTHEN 
DElta/Percent/Total/DYnamic/<Select object>: de 
Angle/<Enter delta length (200.0000)>: 200 

 

<Select object to change>/Undo: 
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* Thay đổi kích thước theo tỉ lệ - Lệnh Scale                                                
a. Tên lệnh:         Scale                                                                                
b. Công dụng: 
  Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo một tỉ lệ 
nhất định 
c. Dạng thức lệnh: 

Command line: Scale � 
Select objects: <Chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ> 
Select objects: <Chọn tiếp đối tượng hoặc Enter để kết thúc việc lựa chọn> 
Specify base point: <Chọn điểm chuẩn là điểm đứng yên khi thay đổi tỉ lệ> 
Specify scale factor or [Reference]: <Nhập hệ số tỉ lệ hoặc nhập R> 

Reference: 
Specify reference length <1>: <Nhập chiều dài tham chiếu> 
Specify new length: <Nhập chiều dài mới> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 5. Các lệnh vẽ nhanh 

Mục tiêu: 

- Tạo được các lớp vẽ.  
- Gán được các màu, các loại đường nét cho các lớp tương ứng. 
Nội dung:                                                               Thời gian:7h(LT:3h; TH:4h) 
 

1.  Các lệnh tạo hình nhanh 

1.1. Lệnh tạo đối tượng song song                                                      
  
a. Tên lệnh : OFFSET    
b. Công dụng :  
• Lệnh offset  tạo ra đối tượng mới song song với đối tượng được chọn. Các đối tượng 

được chọn có thể là line,arc,Circle,pline, hoặc các đối tượng khác. offset là lệnh rất 
hữu dụng có thể là tăng năng suất vẽ. 
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* Thay đổi kích thước theo tỉ lệ - Lệnh Scale                                                
a. Tên lệnh:         Scale                                                                                
b. Công dụng: 
  Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo một tỉ lệ 
nhất định 
c. Dạng thức lệnh: 

Command line: Scale � 
Select objects: <Chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ> 
Select objects: <Chọn tiếp đối tượng hoặc Enter để kết thúc việc lựa chọn> 
Specify base point: <Chọn điểm chuẩn là điểm đứng yên khi thay đổi tỉ lệ> 
Specify scale factor or [Reference]: <Nhập hệ số tỉ lệ hoặc nhập R> 

Reference: 
Specify reference length <1>: <Nhập chiều dài tham chiếu> 
Specify new length: <Nhập chiều dài mới> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 5. Các lệnh vẽ nhanh 

Mục tiêu: 

- Tạo được các lớp vẽ.  
- Gán được các màu, các loại đường nét cho các lớp tương ứng. 
Nội dung:                                                               Thời gian:7h(LT:3h; TH:4h) 
 

1.  Các lệnh tạo hình nhanh 

1.1. Lệnh tạo đối tượng song song                                                      
  
a. Tên lệnh : OFFSET    
b. Công dụng :  
• Lệnh offset  tạo ra đối tượng mới song song với đối tượng được chọn. Các đối tượng 

được chọn có thể là line,arc,Circle,pline, hoặc các đối tượng khác. offset là lệnh rất 
hữu dụng có thể là tăng năng suất vẽ. 
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• Tuỳ theo đối tượng được chọn, lệnh offset được vẽ một cách khác nhau: 
- Nếu đối tượng được chọn là đoạn thẳng thì sẽ tạo ra đoạn thẳng mới có cùng 
chiều dài. 
- Nếu đối tượng là cung tròn và đường tròn sẽ tạo ra cung tròn đồng tâm và đường 
tròn đồng tâm . 
- Nếu đối tượng được chọn là đa tuyến sẽ tạo một hình dáng song song. 

• Dạng thức lệnh: 
 Command:  OFFSET ↵ 

offset distance or through < through >: Chọn kiểu Distance hoặc Through 

• Hai tuỳ chọn của offset: 
♦ Distance: tạo ra các đối tượng song song cách các đối tượng được chọn một 

khoảng cách (offset distance). 
Command: offset 
offset distance or through < through >: 
Select objects to offset: 
Side to offset? 
Select objects to offset: 

• Ví dụ: 
Command: offset ↵↵↵↵ 
Offset distance or Through <1.0000>: 50 
Select object to offset: 

 
Side to offset? 
Select object to offset: 
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♦ Through: Tạo các đối tượng song song sẽ đi qua một điểm (Through point) 
Command: offset 
offset distance or Through <Through>:T 
Select objects to offset:PICK  
Thorough point: PICK or ( coordinates) 
Thorough point: PICK or Enter 

• Chú ý: sử dụng offset với các hình dạng Pline hoặc Spline khép, do Pline hoặc Spline 
là một đối tượng, nên lệnh offset tạo ra một đối tượng " song song " nhỏ hơn hoặc lớn 
hơn. 

 

1.2. Lệnh vẽ nối tiếp 
* Lệnh vẽ nối tiếp bằng 1 cung tròn - FILLET: 

 
a. Tên lệnh: fillet 
b. Công dụng: 
Lệnh fillet dùng để vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn ( giao điểm của hai 
Line,arc,Circles, hoặc các đỉnh Pline). 

• Ta chỉ cần xác định bán kính này và chọn các đầu của đối tượng được làm tròn.  
• Các đối tượng được làm tròn không nhất thiết phải giao nhau nhưng có thể chồng lên 

nhau. Ta có thể kéo dài xén các đối tượng giao nhau theo yêu cầu. 
c. Dạng thức lệnh: 

Command: Fillet ↵↵↵↵  
(TRIM mode) Curret fillet radius=0,5000 
Polyline/Radius/Trim/<Select first objects>:R hoặc chọn các tuỳ chọn khác. 
Enter fillet radius <0.5000>: nhập giá trị bán kính.  

• Đối tượng được làm tròn chưa được vẽ vào thời điểm này. Lập lại lệnh fillet, để chọn 
các đối tượng được làm tròn. 

 Command: Fillet ↵↵↵↵  
(TRIM mode) Curret fillet radius=0,5000 
Polyline/Radius/Trim/<Select first objects>: Chọn đối tượng thứ nhất. 
Select second object: chọn đối tượng thứ 2. 

• Ví dụ: 
Command: fillet ↵↵↵↵ 
(TRIM mode) Current fillet radius = 5.0000 
Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: r 
Enter fillet radius <5.0000>: 6 

Command:↵↵↵↵ 
FILLET 
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(TRIM mode) Current fillet radius = 6.0000 
Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: 
Select second object: 

 
Command: ↵↵↵↵  
FILLET 
(TRIM mode) Current fillet radius = 8.0000 
Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: 
Select second object: 

 
 

• Các tuỳ chọn khác : 
♦ Polyline: FILLET cũng tạo các góc lượn như làm với đường thẳng. 
♦ Trim/No Trim: Chế độ Trim thì khi làm tròn thì đối tượng được xén hoặc kéo 

dài tự động để thích hợp với bán kính lượn được chọn. Chế độ No Trim thì 
không xén hoặc kéo dài đối tượng. 

1.3. Lệnh vát mép các đọan thẳng 
  

a. Tên lệnh : CHAMFER (cha)                                                                        

 

b. Công dụng :  
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- Lệnh chamFer dùng để vát mép nối tiếp hai đối tượng thường là Line, RECTANG hoặc 
các đỉnh Pline bởi một đường xiên. 
- Lệnh CHAMFER tương tự như lệnh FILLET chỉ khác là thay vì lượn tròn bằng vát 
mép.  
c. Dạng thức lệnh: 

Command: cha ↵↵↵↵ 
CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: D hoặc chọn các tuỳ 

chọn khác. 
Enter first chamfer distance <giá trị hiện hành cạnh vát>: vào giá trị mới. 
Enter second chamfer distance < giá trị hiện hành cạnh vát >: vào giá trị mới. 

• Đối tượng được vát mép chưa được vẽ vào thời điểm này. Lập lại lệnh CHAMFER, để 
chọn các đối tượng vát mép. 

Command: CHA ↵↵↵↵ 
CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.0000, Dist2 = 5.0000 
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: xác định 
   đối tượng thứ nhất. 
Select second line: xác định đối tượng thứ 2 

• Ví dụ: 
Command: CHAMFER ↵↵↵↵ 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.0000, Dist2 = 5.0000 
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: d 
Enter first chamfer distance <5.0000>: 8 
Enter second chamfer distance <8.0000>: 8 
Command: ↵↵↵↵ 
CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 8.0000, Dist2 = 8.0000 
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: 

 
Select second line: 
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• Các tuỳ chọn khác : 

♦ Method: tuỳ chọn này chỉ ra phương pháp ta muốn sử dụng DISTANCE hoặc 
ANGLE. 

♦ Distance: sử dụng giá trị khoảng cách Distance để vát mép như trên. 
♦ Angle: dùng phương pháp xác định vát mép bằng cạnh vát thứ nhất và góc vát 

tính với cạnh thứ nhất. 
• Ví dụ: 

 Command: cha 
 CHAMFER 
 (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.0000, Dist2 = 5.0000 
 Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: a 
 Enter chamfer length on the first line <20.0000>: 8 
 Enter chamfer angle from the first line <0>: 60 
 Command: 
 CHAMFER 
 (TRIM mode) Current chamfer Length = 8.0000, Angle = 60 
 Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: 
 Select second line: 

  
♦ Trim/No Trim: Tuỳ chọnt Trim sẽ xén hoặc kéo dài một cách tự động các đoạn 

thẳng được chọn để vát mép. trong khi cài đặt Notrim lại bổ xung cạch vát mép 
mà không thay đổi chiều dài của các đoạn ®{ chọn. 

* Polyline: tuỳ chọn Polyline của chamfer tạo ra các đường vát mép trên tất cả các đỉnh 
của đa tuyến (Pline). Mọi đỉnh của Pline được vát cạch với những khoảng cách ®{ cho. 
1.4 Phép đối xứng trục  
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a. Tên lệnh : -MIRROR( MI)                                                                                                  

 
b. Công dụng :  
• Lệnh này tạo hình ảnh đối xứng với đối tượng hiện hữu được chọn. Bạn có thể giữ lại 

hoặc xoá các đối tượng gốc.  
• Sau khi chọn các đối tượng, bạn tạo ra hai điểm xác định một đường "đối xứng " ( 

mirror line )  để tạo ảnh đối xứng gương bằng lệnh mirror. 
c. Dạng thức lệnh: 

Command: mirror 
Select objects: chọn các đối tượng tạo ảnh đối xứng 
Select objects: ↵↵↵↵ - kết thúc việc chọn đối tượng 
First point of mirror line: xác định điểm thứ nhất của đường đối xứng 
Second point of mirror line: xác định điểm thứ hai của đường đối xứng. 
Delete old objects ? <N> Enter or Y 

• Nếu ta muốn đối xứng (Mirror) theo chiều đứng hoặc chiều ngang, mở ORTHO (F8) 
trước khi chọn "Second point of mirror line". 

• Ví dụ: 
Command: MI ↵↵↵↵ 
MIRROR 
Select objects: Other corner: 5 found 

 
 
First point of mirror line: _endp of  Second point: _endp of 

 
 

Delete old objects? <N> n 
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2. Lệnh sao chép các đối tượng và dãy 
2.1 Lệnh sao chép các đối tượng 
  

a. Tên lệnh : COPY (CO)                                                                                     
b. Công dụng: 
• Lệnh COPY tạo ra 1 tập hợp tương tự các đối tượng được chọn. 
c. Dạng thức lệnh: 
 Command: COPY ↵↵↵↵ 
 Select Objects: chọn đối tượng để sao chép  
 ..... 
 Select Objects: ↵↵↵↵ - kết thúc việc chọn đối tượng 
 <Base point or displacement>Multiple: Xác định điểm quy chiếu để copy. 
 Second point of  displacement: xác định điểm sao chép đến 
• Ví dụ: 

 Command: CO ↵↵↵↵ 
 COPY 
 Select objects: 1 found 
 Select objects: ↵↵↵↵ 

  

  

 <Base point or displacement>/Multiple: '_ddosnap 
 Resuming COPY command. 
 <Base point or displacement>/Multiple: _cen of Second point of displacement: 
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• Lệnh COPY có tuỳ chọn Multiple cho phép tạo ra và đặt nhiều bản sao của tập hợp 

đối tượng: 
 Command: COPY ↵↵↵↵ 
 Select Objects: chọn đối tượng để sao chép  
 Select Objects: 
 Select Objects: ↵↵↵↵ 
 <Base point or displacement>Multiple: M 
 Base point: xác định điểm cơ sở 
 Second point of  displacement: xác định điểm sao chép đến 
 Second point of  displacement: xác định điểm sao chép đến 
 Second point of  displacement: Enter 
2.2 Lệnh sao chép đối tượng theo dãy 
a. Tên lệnh : ARRAY                                                                                        

 
b. Công dụng:  
• Lệnh array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành d$y hình chữ nhật 

(Rectangular array) hay sắp sếp chung quanh tâm (Polar array). Đối tượng mới này 
có thể được tạo từ một đối tượng hoặc nhóm các đối tượng. 

c. Dạng thức lệnh: 
 Command:  ARRAY ↵ 

Select Objects: chọn đối tượng 
Select Objects: ↵↵↵↵ 

 Rectangular or Polar array (<R>/P): chọn dạng ARRAY được tạo 
• Hai dạng Array: 

♦ Rectangular:Tuỳ chọn này tạo một d{y tập hợp đối tượng có số hàng ( row) và 
số cột ( column) nhất định. 

Command: array 
Select Objects: PICK 
Select Objects: Enter 
Rectangular or Polar array (<R>/P): R 
 Number of rows (....) <1>: nhập giá trị số hàng 
Number of columns ( I I I )<1>: nhập giá trị số cột 
Unit cell or distance between rows (....): nhập khoảng cách trong hàng 
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Distance between column (I I I ): nhập khoảng cách trong cột 
♦  Polar: Tuỳ chọn này tạo một d{y sắp sếp chung quanh một tâm. Bạn phải xác 

định tâm của d{y, góc tạo d{y và hướng. 
Command: array ↵↵↵↵ 
Select Objects: chọn đối tượng để tạo OFFSET 
Select Objects: ↵↵↵↵ - kết thúc chọn đối tượng 
Rectangular or Polar array (<R>/P):P 
Center point of array: xác định tâm 
Number of items: số đối tượng được tạo ra 
Angle to fill (+= ccw,-= cw)<360>: vào giá trị góc 
Rotate ofjects as they are copied?<Y>:↵↵↵↵ or N  

 
• VÝ dô: 

Command: array ↵↵↵↵ 
Select objects: 1 found 
Select objects:↵↵↵↵ 

 
 
Base/<Specify center point of array>: _cen of 

 
 

Number of items: 9 
Angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 
Rotate objects as they are copied? <Y> 
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Chương 6. Quản lý đối tượng, ghi và hiệu chỉnh trong bản vẽ 

Mục tiêu: 

- Ghi và hiệu chỉnh văn bản và các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ 
      - Chọn được loại mặt cắt phù hợp với từng vật liệu. 

      - Xác định được vùng vẽ mặt cắt và hiệu chỉnh được tỷ lệ mặt cắt phù hợp với bản vẽ. 

Nội dung:                                                                Thời gian:10h(LT:7h; TH:3h) 

 
1.  Quản lý đối tượng theo lớp 

Trong các bản vẽ AutoCAD các đối tượng có tính chất chung thường nhóm 
thành lớp (Layer). Số lớp trong một bản vẽ không giới hạn, tên thông thường 
phản ánh nội dung của các đối tượng nằm trên lớp đó. Ta có thể hiệu chỉnh các 
trạng thái của lớp; Mở (ON), tắt (OFF), khoá (LOCK), mở khoá (UNLOCK), 
đóng băng (FREEZE) và tan băng (THAW) các lớp để cho các đối tượng nằm 
trên các lớp đó xuất hiện hay không xuất hiện trên màn hình hoặc trên giấy vẽ. 

Màu (Color) và dạng đường (Linetype) ta có thể gán cho lớp hoặc cho từng 
đối tượng. Tuy nhiên để dễ điều khiển các tính chất đối tượng trong bản vẽ ta 
nên gán màu và dạng đường cho các lớp. Khi đó Color và Linetype có dạng 
BYLAYER. 

Ta gán màu cho các đối tượng hoặc cho lớp chủ yếu là để điều khiển việc 
xuất bản vẽ ra giấy. Trong hộp thoại Print/Plot Configuration của lệnh in (lệnh 
Plot hoặc Print) phần Pen Assigments để chọn bút vẽ ta thường chọn theo màu 
của các đối tượng trên màn hình. Mỗi loại màu trên màn hình ta gán cho một loại bút và 
bản vẽ chúng ta được vẽ (hoặc in) với các loại bút có chiều rộng nét vẽ khác nhau. 
 

1.1. Tạo lớp và hiệu chỉnh lớp 

Khi thực hiện lệnh Layer hoặc Ddlmodes (chọn Format/Layer) sẽ xuất 
hiện hộp thoại Layer Properties Manager. 
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Chương 6. Quản lý đối tượng, ghi và hiệu chỉnh trong bản vẽ 

Mục tiêu: 

- Ghi và hiệu chỉnh văn bản và các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ 
      - Chọn được loại mặt cắt phù hợp với từng vật liệu. 

      - Xác định được vùng vẽ mặt cắt và hiệu chỉnh được tỷ lệ mặt cắt phù hợp với bản vẽ. 

Nội dung:                                                                Thời gian:10h(LT:7h; TH:3h) 

 
1.  Quản lý đối tượng theo lớp 

Trong các bản vẽ AutoCAD các đối tượng có tính chất chung thường nhóm 
thành lớp (Layer). Số lớp trong một bản vẽ không giới hạn, tên thông thường 
phản ánh nội dung của các đối tượng nằm trên lớp đó. Ta có thể hiệu chỉnh các 
trạng thái của lớp; Mở (ON), tắt (OFF), khoá (LOCK), mở khoá (UNLOCK), 
đóng băng (FREEZE) và tan băng (THAW) các lớp để cho các đối tượng nằm 
trên các lớp đó xuất hiện hay không xuất hiện trên màn hình hoặc trên giấy vẽ. 

Màu (Color) và dạng đường (Linetype) ta có thể gán cho lớp hoặc cho từng 
đối tượng. Tuy nhiên để dễ điều khiển các tính chất đối tượng trong bản vẽ ta 
nên gán màu và dạng đường cho các lớp. Khi đó Color và Linetype có dạng 
BYLAYER. 

Ta gán màu cho các đối tượng hoặc cho lớp chủ yếu là để điều khiển việc 
xuất bản vẽ ra giấy. Trong hộp thoại Print/Plot Configuration của lệnh in (lệnh 
Plot hoặc Print) phần Pen Assigments để chọn bút vẽ ta thường chọn theo màu 
của các đối tượng trên màn hình. Mỗi loại màu trên màn hình ta gán cho một loại bút và 
bản vẽ chúng ta được vẽ (hoặc in) với các loại bút có chiều rộng nét vẽ khác nhau. 
 

1.1. Tạo lớp và hiệu chỉnh lớp 

Khi thực hiện lệnh Layer hoặc Ddlmodes (chọn Format/Layer) sẽ xuất 
hiện hộp thoại Layer Properties Manager. 
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1. Tạo Layer mới. 
- Nhấn nút New trong hộp thoại sẽ xuất hiện « 
soạn thảo Layer 1 tại cột Name 
- Nhập tên lớp vào ô soạn thảo. Tên lớp không 
được dài quá 31 ký tự. Ký tự có thể là số, chữ 
kể cả các ký tự như _ - $... Không được có các 
khoảngtrống giữa các ký tự. Số lớp trong bản 
vẽ không giới hạn (không vượt quá 32767). 
Tên lớp nên đặt dễ nhớ và theo các tính chất 
liên quan đến đối tượng lớpđó.  
- Nếu muốn tạo nhiều lớp cùng một lúc ta nhập 
các tên lớp cách nhau bởidấu phẩy. 

 

 
 

 

2. Tắt, mở Layer (ON/OFF)   
Để tắt, mở Layer ta chọn biểu tượng trạng thái ON/OFF. Khi một lớp được 
tắt thì các đối tượng nằm trên lớp đó không hiện trên màn hình. Các đối tượng của lớp 
được tắt vẫn có thể được chọn nếu như tại dòng nhắc ”Select objects:” của lệnh hiệu 
chỉnh ta dùng lựa chọn All để chọn đối tượng 

3. Đóng và làm tan băng của một Layer (Freeze/Thaw)   
Để đóng băng (FREEZE) và làm tan băng (THAW) lớp trên tất cả khung 
nhìn (Viewports) ta chọn biểu tượng trạng thái FREEZE/THAW. Các đối 
tượng của lớp đóng băng không xuất hiện trên màn hình và ta không thể hiệu 
chỉnh các đối tượng này (không thể chọn đối tượng lớp đóng băng ngay cả lựa 
chọn All) 
4. Khoá và mở khoá cho lớp (Lock/Unlock)   
Để khoá và mở khoá cho lớp ta chọn biểu tượng trạng thái 
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LOCK/UNLOCK. Đối tượng của Layer bị khoá sẽ không hiệu chỉnh được, tuy 
nhiên chúng vẫn hiển thị trên màn hình và có thể in ra được. 
5. Thay đổi màu của lớp 
Ta chọn vào ô màu của lớp, khi đó 
sẽ xuất hiện hộp thoại Select Color và 
theo hộp thoại này ta có thể gán màu cho  
các lớp đang được chọn. Bảng màu của 
AutoCAD bao gồm 256 màu được đánh 
số từ 1 � 256, khi ta chọn màu thì tên số 
màu xuất hiện tại ô soạn thảo Color. 
Các màu chuẩn từ 1�7, ngoài m$ 
số ta có thể nhập trực tiếp tên màu: 
1- Red (đỏ), 2 - Yerlow (vàng), 3 -Green 
(xanh lá cây), 4 - Cyan (xanh da trời), 5 - 
Blue (xanh lục), 6 – Magenta (tím), 7 - 
White (trắng) 

 

6. Gán dạng đường cho lớp 
Để gán dạng đường cho 
lớp ta chọn vào tên dạng đường của lớp, 
xuất hiện hộp thoại Select Linetype. Đầu 
tiên trong bản vẽ chỉ có 1 dạng đường duy 
nhất là Continuous, để nhập các dạng 
đường khác vào trong bản vẽ ta sử dụng 
lệnh – Linetype hoặc chọn nút Load... của 
hộp thoại Select Linetype 

 
7. Xoá lớp (Delete) 
Ta dễ dàng xoá lớp ®$ tạo bằng cách chọn lớp và nhấn nút Delete. 
8. Gán lớp hiện hành (Curent) 
Ta chọn lớp và nhấn nút Current. Lúc này bên cạnh nút Current sẽ xuất hiện tên lớp 
hiện hành mà ta vừa chọn. Khi đó các đối tượng mới tạo bằng các lệnh vẽ (line, arc, 
circle...) sẽ có các tính chất của lớp hiện hành. 
* Chú ý: 
a. Muốn chọn nhiều lớp cùng một lúc để hiệu chỉnh ta có các phương pháp: 
- Chọn 1 lớp và nhấn phím phải chuột. Chọn Select all để chọn tất cả lớp 
- Để chọn nhiều lớp không liên tiếp, đầu tiên ta chọn 1 lớp sau đó nhấn đồng thời phím 
Ctrl và chọn các lớp còn lại. 
- Để chọn nhiều lớp liên tiếp nhau đầu tiên ta chọn 1 lớp sau đó nhấn đồng thời phím 
Shift và chọn lớp cuối của nhóm 
- Khi chọn 1 lớp, chọn 1 điểm trên khung văn bản và nhấn phải chuột ta có thể hiệu 
chỉnh lớp được chọn 
b. Để dễ sử dụng và trao đổi bản vẽ với người khác chúng ta nên tạo lớp có tên, màu, 
dạng đường thích hợp với người sử dụng khác. 
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c. Để sắp xếp các tên lớp theo một thứ tự nào đó ta chọn vào tên cột ở hàng trên cùng 
bảng danh sách lớp. Lần thứ nhất ta nhấn vào tên cột sẽ sắp xếp lớp theo lựa chọn đó 
theo thứ tự tăng dần, nếu ta tiếp tục nhấn vào tên cột này một lần nữa sẽ sắp xếp theo thứ 
tự giảm dần. 
d. Khi ta nhấn vào nút Detail >> sẽ xuất hiện hộp thoại chi tiết hơn. Ta có thể gán màu, 
dạng đường và thay đổi các trạng thái của lớp theo các nút chọn 
e. Để thay đổi khoảng cách giữa các cột danh sách các lớp: Name, On,... ta tiến hành 
như trong các hộp thoại về File. Ta kéo con trỏ đến vị trí giữa các cột, khi đó xuất hiện 
dấu thập có hai mũi tên nằm ngang và ta chỉ cần kéo dấu này sang trái hoặc sang phải thì 
độ lớn các cột sẽ thay đổi theo. 
1.2. Lệnh gán các loại đường cho từng lớp 
 
1.3. Tạo các lớp vẽ và màu, đường nét cho từng lớp 
1.4 Đặt nét vẽ 
  

2. Ghi kích thước và hiệu chỉnh các văn bản trên bản vẽ 
2.1. Cách ghi kích thước 
2.2. Hiệu chỉnh các văn bản trên bản vẽ 

Thời gian:5h 

 

 
 
 

Command line:  viewres  

Do you want fast zooms [Yes/No] <Y>:  Press ENTER (Fast Zoom is no longer a functioning option of 

this command and remains for script compatibility only.)  

Enter circle zoom percent (1–20000) <current>:  Enter an integer from 1 to 20,000 or press ENTER  

AutoCAD regenerates the model.  

VIEWRES controls the appearance of circles, arcs, ellipses, and splines using short vectors. The greater 

the number of vectors, the smoother the appearance of the circle or arc. For example, if you create a 

very small circle and then zoom in, it might appear to be a polygon. Using VIEWRES to increase the 

zoom percentage and regenerate the drawing updates and smooths the circle's appearance. Decreasing 

the zoom percentage has the opposite effect.  
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